HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  HUYỆN BẾN CẦU                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 03/2010/NQ-HĐND                        Bến Cầu, ngày  07 tháng  7  năm 2010
NGHỊ QUYẾT

Về việc Điều chỉnh quy hoạch GTNT huyện Bến Cầu

đến năm 2010 và định hướng phát triển đến năm 2020


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẾN CẦU

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 603/QÑ-UBND, ngày 03/4/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc Phân khai danh mục dự án quy hoạch năm 2009;

Sau khi xem xét Tờ trình của UBND huyện Bến Cầu về việc Thông qua Điều chỉnh quy hoạch GTNT huyện Bến Cầu đến năm 2010 và định hướng phát triển đến năm 2020, báo cáo thẩm tra của hai ban HĐND huyện và ý kiến của đại biểu Hội ñồng nhân dân,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân huyện Bến Cầu biểu quyết tán thành tờ trình của UBND huyện xin thông qua Điều chỉnh quy hoạch GTNT huyện Bến Cầu đến năm 2010 và định hướng phát triển đến năm 2020 tại kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân huyện Khóa IX, thống nhất như sau:

1. Hiện trạng giao thông đường bộ trên địa bàn huyện:

1.1. Hiện trạng hệ thống đường bộ: 
Tổng chiều dài mạng lưới đường bộ trên địa bàn huyện khoảng 367 km, bao gồm: 

- 01 tuyến quốc lộ đi qua địa bàn huyện với tổng chiều dài là 10,0 km;

- 01 tuyến đường tỉnh với tổng chiều dài là 23,8 km;

- 16 tuyến đường huyện với tổng chiều dài 95,1km;

- 236 tuyến đường xã với tổng chiều dài 238,1km.
Về tỷ lệ nhựa hóa như sau: 

- Đường BTN và láng nhựa là 93,4 km, đạt tỷ lệ 25,4%

- Đường CPSĐ và đất là 273,6 km chiếm đến 74,6%.
1.2. Hệ thống cầu nằm trên hệ thống đường thuộc huyện, xã quản lý: 

Hiện nay, huyện quản lý 18 cây cầu với tổng chiều dài là 355 mét dài. Trong đó:

+09 cầu BTCT với tổng chiều dài 173 m (tình trạng cầu: 04 tốt, 03 trung bình, 02 yếu).

+ 08 cầu dàn thép với tổng chiều dài 154 m (tình trạng cầu: 02 trung bình, 06 yếu)

+ 01 cầu gỗ với chiều dài 28 m (tình trạng cầu: yếu)

2. Quy hoạch giao thông nông thôn trên địa bàn huyện giai đoạn 2010 – 2020:

2.1. Hệ thống đường huyện: 

- Nâng cấp 89,91 km, trong đó: giai đoạn 1 (từ nay đến 2015) nâng cấp 44,2 km; giai đoạn 2 (2016 – 2020) nâng cấp 45,71 km;

- Đề xuất làm mới 17,15 km, trong đó: giai đoạn 1 (từ nay đến 2015) làm mới 0,44 km; giai đoạn 2 (2016 – 2020) làm mới 16,71 km.

2.2. Quy hoạch hệ thống đường xã : 

- Từ nay đến năm 2015: Nâng cấp khoảng 15-20% mạng lưới đường xã hiện có, mở mới thêm mạng lưới đường xã nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.
- Từ 2016-2020: Mở mới thêm đường xã, nâng tỷ lệ nhựa hóa các tuyến đường xã đạt 35-40% tổng chiều dài.
2.3. Hệ thống đường quốc gia, đường tỉnh: 

Hệ thống đường quốc gia, đường tỉnh đi qua địa bàn huyện bao gồm:

- Đường sắt Hồ Chí Minh – Mộc Bài, đoạn qua địa bàn huyện có chiều dài 3,0 km;

- Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Mộc Bài, đoạn qua địa bàn huyện có chiều dài 1,9 km;

- Quốc lộ 22A (đường xuyên Á), đoạn qua địa bàn huyện có chiều dài 10 km;

-  Quốc lộ 14C, đoạn qua địa bàn huyện có chiều dài 23 km;
-  Đường tỉnh lộ 786, đoạn qua địa bàn huyện có chiều dài 8,3 km;
-  Đường Tuần tra biên giới (Bộ Quốc phòng), đoạn qua địa bàn huyện có chiều dài 23,13 km: Nhánh 1 có chiều dài 22,43 km, từ giáp ranh huyện Châu Thành đến cầu Đìa Xù (TL.786); nhánh 2 có chiều dài 0,7 km, từ cầu Gò Suối đến giáp ranh huyện Trảng Bàng.

2.4. Quy hoạch công trình cầu: 

Các công trình cầu nằm trên đường huyện và đường xã được nâng cấp 12 cây cầu và xây mới 07 cây cầu với kết cấu bê tông cốt thép và tải trọng tối thiểu HL93.

- Giai đoạn 1 (từ nay đến năm 2015): 

+ Cầu trên đường hiện hữu: Nâng cấp 08 cầu với tổng chiều dài 170 m và với tổng mức đầu tư là 17 tỷ đồng.

+ Cầu trên hệ thống đường dự kiến: Xây mới 03 cầu với tổng chiều dài 240m và với tổng mức đầu tư là 24,9 tỷ đồng.

- Giai đoạn 2 (2016 - 2020): 

+ Cầu trên đường hiện hữu: Nâng cấp 04 cầu với tổng chiều dài 95 m và với tổng mức đầu tư là 10 tỷ đồng.

+ Cầu trên hệ thống đường dự kiến: Xây mới 04 cầu với tổng chiều dài 330m và với tổng mức đầu tư là 49,6 tỷ đồng.

2.5. Quy hoạch công trình phục vụ vận tải:

Quy hoạch một bến xe khách với quy mô 6.900 m2  ở khu vực gần cầu Đìa Xù, với kinh phí 07 tỷ đồng.

3. Tổng vốn đầu tư: 

Dự kiến thực hiện quy hoạch GTNT từ nay đến năm 2020 với tổng vốn là 411,4 tỷ đồng, chủ yếu từ các nguồn vốn: Vốn ngân sách, vốn chương trình mục tiêu, vốn 135, 160.

3.1. Giai đoạn I  (Từ nay đến năm 2015)

Tổng vốn đầu tư: 168,8 tỷ đồng. Trong đó:

- Hệ thống đường huyện: Khối lượng nâng cấp, mở rộng và làm mới 44,63 km. Vốn đầu tư ước tính 57,3 tỷ đồng, bình quân là 11,5 tỷ đồng/năm.

- Hệ thống đường xã: Khối lượng nâng cấp là 76,4 km và mở mới là 12,5 km.Vốn đầu tư ước tính 69,6 tỷ đồng, bình quân là 13,9 tỷ đồng/năm và 1,7 tỷ đồng/xã/năm.

- Hệ thống cầu: Nâng cấp 170 m và làm mới 240 m cầu đạt tiêu chuẩn tải trọng HL93. Dự kiến vốn đầu tư giai đoạn này khoảng 41,9 tỷ đồng.

3.2. Giai đoạn II (2016-2020)

Tổng vốn đầu tư: 242,6 tỷ đồng. Trong đó:

- Hệ thống đường huyện: Thực hiện nâng cấp, mở rộng và làm mới 62,42 km, đạt tiêu chuẩn cấp IV, hệ thống cầu - cống đạt tải trọng tối thiểu HL93. Vốn đầu tư giai đoạn này ước đạt 92,2 tỷ đồng, bình quân là 18,5 tỷ đồng/năm.

- Hệ thống đường xã: Khối lượng nâng cấp là 99,6 km và làm mới 30,6 km. Vốn đầu tư ước tính khoản 82,8 tỷ đồng, bình quân là 16,6 tỷ đồng/năm và 2,1 tỷ đồng/xã/năm.

- Hệ thống cầu: Nâng cấp 95 m và làm mới 330 m cầu đạt tiêu chuẩn tải trọng HL13. Dự kiến vốn đầu tư giai đoạn này khoảng 59,6 tỷ đồng.

- Hệ thống bến xe: Dự kiến đầu tư giai đoạn này với quy mô 6.900 m2 , ước tính vốn đầu tư khoản 07 tỷ đồng.

Bảng phân kỳ vốn đầu tư
	STT
	Công trình
	VỐN ĐẦU TƯ

	
	
	Giai đoạn 1
	Giai đoạn 2

	
	
	Nâng cấp 
 
	Làm mới 

	Kinh phí
(tỷ đồng)
	Nâng cấp 
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	Kinh phí
(tỷ đồng)

	1
	Đường huyện
	44,19km
	0,44km
	57,3
	45,71km
	16,71km
	92,2

	2
	Đường xã
	76,4km
	12,5km
	69,6
	99,6km
	30,6km
	82,8

	3
	Công trình cầu
	170m
	240m
	41,9
	95m
	330m
	59,6

	4
	Bến xe khách
	 
	 
	 
	6.900 m2
	7,0

	Tổng cộng
	
	
	168,8
	
	
	242,6


Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân huyện Bến Cầu khóa IX, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 30/6/2010.
Điều 3. Tổ chức thực hiện:
1. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện Điều chỉnh quy hoạch GTNT huyện Bến Cầu đến năm 2010 và định hướng phát triển đến năm 2020 sau khi tỉnh phê duyệt.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, hai ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tổ chức kiểm tra, giám sát đề xuất, kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện kịp thời chấn chỉnh những hạn chế trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Bến Cầu khóa IX, kỳ họp thứ 16 thông qua./.









              CHỦ TỊCH
                                                                                                              Trần Minh Tâm

